
1. Mở đầu

Tuy không viết một tác phẩm nào bàn riêng và dài về vấn đề áp bức
và giải phóng phụ nữ, song những quan điểm mang tính phư¬ng pháp
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luận và lí luận quan trọng của Karl Marx (1818-1883) về những nội dung
này đã ®ưîc thể hiện trong nhiều tác phẩm lớn của các ông như Tư bản
luận, Sự khốn cùng của triết học, Bản thảo kinh tế - triết học 1844, 1847,
Luận cư¬ng vÒ Feuerbach, Một đóng góp mang tính phê phán về kinh tế
chính trị 1859, và một số tác phẩm viết chung với Engels như Gia đình
thần thánh, Hệ tư tưëng Đức, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Tình cảnh
giai cấp công nhân ở Anh 1845, v.v. Bài viết này phân tích những tư tưëng
của Marx về vị thế, vai trò phụ nữ trong xã hội tư bản, những quan điểm
về giải phóng phụ nữ và ý nghĩa với Việt Nam hiện nay. 

2. Tư tưëng của Karl Marx về giải phóng phụ nữ

2.1. Phư¬ng pháp luận để hiểu áp bức và giải phóng phụ nữ

Mét trong những cách hiểu phổ biến coi chế độ gia trưëng đề cao vai
trò và vị trí của nam giới ®ưîc coi là nguyên nhân của áp bức phụ nữ. Theo
Marx, điều này không hoàn toàn đúng vì phụ nữ và nam giới là tấm gư¬ng
phản ánh hình thái xã hội mà họ thuộc về. Marx cho thấy cần phân tích
các điều kiện và bối cảnh lịch sử tạo ra những mối quan hệ xã hội và các
hình thức bất bình đẳng nam nữ. Vì thế, bối cảnh chủ nghĩa tư bản ảnh
hưëng đến quan hệ giới và đây là phư¬ng pháp luận để hiểu vấn đề áp bức
phụ nữ, hay như cách gọi của ông, câu hỏi phụ nữ (woman question). 

Hơn nữa, Marx nhìn giới như là một vấn đề động chứ không tĩnh.
Trong “Bản thảo kinh tế - triết học” năm 1844 và “Hệ tư tưëng Đức”, ông
phê bình mạnh mẽ và thay đổi các quan điểm truyền thống về thuyết nhị
nguyên tự nhiªn/x· hội. Thay vì tự nhiên và xã hội tồn tại như hai thực thể
riêng biệt tư¬ng tác với nhau mà không thay đổi cơ bản bản chất của chính
nó hay cái kia, Marx lập luận rằng cả hai đều có quan hệ biện chứng. Khi
con ngưêi tư¬ng tác với thiên nhiên thông qua lao động, cả cá nhân và
thiên nhiên đều bị thay đổi. Vì cả thiên nhiên và xã hội không phải là thực
thể tĩnh. Sự phân công lao động theo giới chỉ là “tự nhiên” đối với mối
quan hệ sản xuất kém phát triển, khi các đặc điểm sinh học của phụ nữ có
thể gây khó khăn cho một số nhiệm vụ đòi hỏi về thể chất. ý nghĩa của
nó là phụ nữ ®ưîc coi là thấp kém hơn trong các xã hội này là điều có thể
thay đổi khi xã hội thay đổi. Và vì thế, phụ nữ sẽ phải làm việc để thay đổi
tình trạng của mình. 

Marx không viết nhiều về giới, và không phát triển một lý thuyết có hệ
thống về giới và gia đình, nhưng đối với ông, nó là một phạm trù thiết yếu
để hiểu sự phân công lao động, sản xuất và xã hội nói chung. Quan điểm
của ông có tính dẫn dắt sự phê phán hệ thống về chế độ gia trưëng trong
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chủ nghĩa tư bản. Mặc dù thực tế là không phải mọi khía cạnh của các bài
viết về giới và gia đình của Marx đều có liên quan đến ngày nay, một số
mang những hạn chế lịch sử của tư duy thế kỷ XIX, chóng vÉn cung cấp
những hiểu biết sâu sắc về giới. Sử dụng phư¬ng pháp luận của Marx là
một đóng góp quan trọng cho chủ nghĩa nữ quyền, bình đẳng giới và
nghiên cứu xã hội nói chung.

2.2. Tư tưëng của Marx về giới và giải phóng phụ nữ

Ngay từ năm 1844, trong tác phẩm Bản thảo kinh tế và triết học, Marx
lập luận rằng vị trí của phụ nữ trong xã hội có thể ®ưîc sử dụng như là
mét thưíc đo cho sự phát triển của toàn xã hội khi trích dẫn lại luận điểm
nổi tiếng của Phurie “trình độ giải phóng của phụ nữ là cái th ưíc tự nhiên
dùng để đo sự giải phóng chung” như một sự đồng thuận cao với tư tưëng
này (C.Mác và Ph.Anghen toàn tập, 1995, tập 19).

Các bài luận của Marx về tự sát (Marx on Suicide) năm 1846 là một
trong những công trình khá đặc biệt và gần gũi với xã hội học, bao gồm
bốn đoạn ghi chép của ông về tự sát, ®ưîc một nhà kinh tế và thống kê
ngưêi Pháp là Jacques Peuchet (1758-1830) biên tập và dịch. Cuốn sách
này cho phép có sự so sánh với nhiều nghiên cứu tự sát của một số nhà xã
hội học rất có ảnh hưëng về chủ đề này như Emile Durkheim hay Sigmund
Freud, đồng thời cho thấy một quan điểm của Marx về giới. Ví dụ, Emile
Durkheim chia ra những tự sát về vị kỉ, vị tha hay rối loạn xã hội. Với
Marx, trong bèn trưêng hợp tự sát mà ông miêu tả, có ba là phụ nữ, và cả
ba đều cho thấy tình trạng áp bức phụ nữ trong xã hội tư bản: một ngưêi
bị cầm tù hôn nhân bởi chồng ghen tuông và ngưîc đãi về thế xác và tình
dục, một do cha mẹ làm nhục công khai khi mất trinh tiết vì qua đêm ở
nhà hôn phu, và một ngưêi có thai với chồng của ngưêi cô và từ chối phá
thai. Marx thể hiện sự chia sẻ với những phụ nữ này và nhấn mạnh sự cần
thiết phải có sự thay đổi với gia đình tư bản để giúp phụ nữ không bị áp
bức và xã hội tốt đẹp hơn. 

Trong các bài viết của mình cho New York Tribune năm 1858, Marx
đã trở lại cuộc thảo luận về vị thế của những phụ nữ cao cấp trong xã hội
tư bản. Trong hai bài báo viết cho Tribune, Marx kể lại việc một phụ nữ
quý tộc - Lady Bulwer-Lytton, là vợ của Tory MP. Bà bị chồng và con trai
buộc tội và cầm tù vì bị cho là điên và ngăn cản cô khỏi làm phiền ngưêi
chồng có ảnh hưëng chính trị của cô. Quan điểm của Marx về áp bức
không do giai cấp và thay vào đó ông hiểu gia đình tư sản là cốt lõi của sự
đàn áp ảnh hưëng đến phụ nữ tất cả các tầng lớp. Ông lưu ý đến sự dễ dàng
giam giữ ai đó bất kể tình trạng tâm lý thực sự của họ, nếu những ngưêi
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yêu cầu giam giữ là giàu có và đủ mạnh để gây sức ép tới các chuyên gia
y tế ký xác nhận. 

Với những câu chuyện về cuộc đời của phụ nữ thuộc nhiều tầng lớp xã
hội khác nhau, Marx cho thấy vị thế thấp của phụ nữ trong xã hội, những
bức bối xã hội đè nén ngưêi phụ nữ, và hàm ý sự cần thiết phải có những
cuộc cách mạng thay đổi áp bức phụ nữ trong xã hội tư bản. Những năm
cuối đời, từ năm 1879 đến năm 1883, Marx có nhiều quan điểm lí thú về
giới và gia đình. Trong các cuốn sổ nghiên cứu của ông, cũng như các thư
từ của ông và các bài viết đã ®ưîc xuất bản, ông bắt đầu ®ưa ra một mô
hình phát triển xã hội đa dạng hơn, trong đó các xã hội kém phát triển có
thể là xã hội đầu tiên tiến hành các cuộc cách mạng. Nông dân, và đặc biệt
là phụ nữ, cũng trở thành những lực lưîng quan trọng để thay đổi xã hội. 

2.3. Tư tưëng của Marx vÒ phụ nữ và việc làm

Trong thế kỷ XIX, Marx đã chỉ ra xu hưíng chủ nghĩa tư bản kiếm
®ưîc lợi nhuận siêu cao từ việc bóc lột phụ nữ và trẻ em. Trong tập đầu
tiên của Tư bản, Marx viết:

“Lao động của phụ nữ và trẻ em là điều đầu tiên mà các nhà tư bản sử
dụng máy móc tìm kiếm. Lao động đó có thể thay thế cho nguồn lao động
và ngưêi lao động nhanh chóng trở thành phư¬ng tiện để tăng số lao động
làm công ăn lư¬ng bằng cách ghi danh làm việc, dưíi sự quay vòng trực
tiếp của tư bản, xảy ra với mọi thành viên trong gia đình ngưêi lao động,
không phân biệt tuổi tác và giới tính. Công việc bắt buộc cho chủ nghĩa
tư bản không chỉ chiếm đoạt các vị trí vui chơi của trẻ em, mà còn của lao
động tự do với những hỗ trợ giới hạn khiêm tốn cho gia đình” (K. Marx,
1976:394-5).

ở các nưíc chủ nghĩa tư bản tiên tiến, thay đổi phư¬ng thức sản xuất
và nỗ lực liên tục của các nhà tư bản để tăng tỷ suất lợi nhuận đã dẫn đến
việc làm của phụ nữ và thanh thiếu niên không ngừng tăng lên và ở tình
trạng bị bóc lột tồi tệ nhất với mức tiền lư¬ng thấp trong điều kiện làm
việc tồi tệ và ít hoặc không có quyền. Việc làm của phụ nữ, tự nó, là một
sự phát triển tiến bộ. Đó là điều kiện tiên quyết cho việc giải phóng phụ
nữ khỏi những giới hạn hẹp của trách nhiệm nội trợ trong gia đình và
hưëng sự phát triển đầy đủ và tự do như con ngưêi và thành viên của xã
hội. Nhưng hệ thống tư bản chỉ coi phụ nữ là nguồn lao động giá rẻ dễ
kiếm và là một phần của “lực lưîng lao động dự trữ” ®ưîc rót ra khi thiếu
lao động trong một số lĩnh vực sản xuất và bị loại bỏ khi nhu cầu biến mất.
Có thể thấy điều này trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới, khi phụ nữ
®ưîc ®ưa vào các nhà máy để thay thế cho những ngưêi đã ®ưîc gọi vào
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quân đội và sau đó gửi về nhà khi chiến tranh kết thúc.

Theo Marx, phụ nữ có khả năng cách mạng nhiều hơn nam giới vì họ
là những ngưêi không bị trói buộc bởi nhiều năm trong vòng xoáy bảo thủ
của hệ thống chính trị. Marx đã viết trong chư¬ng thứ ba Giới hạn của
ngày làm việc:

“Một điều kiện ban đầu, không có tất cả những nỗ lực cải tiến và giải
phóng phải chứng minh là không hiệu quả, đó là giới hạn của ngày làm
việc.

Cần phải khôi phục sức khoẻ và năng lực thể chất của tầng lớp lao
động, đó là phần lực lưîng quan trọng của mỗi quốc gia, còng như đảm
bảo cho họ khả năng phát triển trí tuệ, tư¬ng tác xã hội, tham gia các hoạt
động xã hội và chính trị.” (Biên bản của Đại hội đồng Quốc tế thứ nhất
1864-1866, trang 342-3).

Với quan điểm đó, Marx coi trọng vai trò của phụ nữ trong lực lưîng
lao động và sự cần thiết cần đảm bảo điều kiện làm việc thuận lợi cho phụ
nữ để đảm bảo chất lưîng của lực lưîng lao động, cũng như đảm bảo sự
bền vững của thiết chế gia đình, quan hệ gia đình khi phụ nữ - ngưêi gánh
vác chính trách nhiệm nội trợ và chăm sóc - phải làm việc.

2.4. Marx bàn về hệ quả của bóc lột lao động phụ nữ

Marx, cùng với Engels, ®ưa ra nhiều ví dụ cụ thể về những hệ quả sức
khỏe, tâm lý, gia đình và sinh đẻ đối với phụ nữ làm việc trong xã hội tư
bản. Một là tình trạng phụ nữ (và trẻ em) chết vì bệnh tật, đau ốm do làm
việc quá sức trong những điều kiện không bảo đảm vệ sinh và an toàn lao
động. Hai là tình trạng bóc lột sức lao động của phụ nữ bằng cách kéo dài
thời gian lao động của họ trung bình 16,5 giờ mỗi ngày. Trong khi đó, điều
kiện sống của phụ nữ lao động không đảm bảo, chen chúc, chật chội và
bẩn thỉu trong những phòng trọ tồi tàn.

ở đây, Marx cho thấy cả hai mặt của sự phát triển này. Một mặt, Marx
lưu ý rằng, phụ nữ đi làm sẽ dẫn đến “một hình thức gia đình cao cấp”,
trong đó phụ nữ bình đẳng với nam giới. Chẳng hạn, khi phụ nữ tham gia
vào lực lưîng lao động, ông viết, họ có khả năng nâng cao vị thế và quyền
lực trong gia đình vì có đóng góp tiền bạc cho phúc lợi và kinh tế của gia
đình và không còn dưíi sự kiểm soát trực tiếp của chồng hoặc cha của họ
trong phần lớn thời gian trong ngày. Mặt khác, làm việc nhiều giờ và ban
đêm có khuynh hưíng làm suy yếu các cấu trúc gia đình truyền thống, vì
phụ nữ ở một mức độ nào đó “bị nam hóa” bởi công việc của họ và thưêng
không thể chăm sóc cho con của họ như khi không đi làm, và ở khía cạnh
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nào đó, ảnh hưëng đến sự bền vững của thiết chế gia đình. Quan điểm này,
đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

“Phụ nữ chưa chồng lớn lên trong công xưëng cũng không hơn gì phụ
nữ có chồng. Một ngưêi con gái làm việc ở công xưëng từ năm chín tuổi
thì tất nhiên là không thạo công việc gia đình, cho nên tất cả những nữ
công nhân công xưëng đều hoàn toàn không có kinh nghiệm về mặt ấy và
đều không biết quản lý việc nội trợ... ngay đến những công việc gia đình
thông thưêng nhất họ cũng không biết” (C.M¸c và Ph.Anghen toàn tập,
1995, tập 2, trang 513).

“Mét ngưêi mẹ không có thì giờ săn sóc con mình, không có thì giờ để
cho đứa con trong mấy năm đầu ®ưîc hưëng sự âu yếm thông thưêng nhất
của ngưêi mẹ, một ngưêi mẹ rất ít khi nhìn thấy con mình thì không là một
ngưêi mẹ đối với nã…Nh÷ng đứa trẻ lớn lên trong những điều kiện như
thế sau này đối với gia đình sẽ không có chút gì quyến luyến…(C.Mác và
Ph.Anghen toàn tập, 1995, tập 2, trang 509). 

2.5. Tư tưëng Marxist về giải pháp giải phóng phụ nữ

Trong các công trình của mình, Marx và chủ nghĩa Marx hàm ý một số
giải pháp giúp giải phóng phụ nữ. Một là thủ tiêu chế độ bóc lột của tư
bản, tức phải xóa bỏ chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và từng bưíc
thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. Đây chính là điều kiện đầu
tiên nhằm thủ tiêu sự lệ thuộc kinh tế của ngưêi phụ nữ vào ngưêi đàn ông.
Điều này sẽ tạo ra cơ sở quan trọng nhất để thực hiện bình đẳng giới.
Nguồn gốc của sự nô dịch phụ nữ, như Engels đã giải thích sau này, là do
sở hữu tài sản cá nhân và cuối cùng chỉ có thể ®ưîc khắc phục bằng việc
xóa bỏ cơ bản quyền sở hữu tư nhân của các phư¬ng tiện sản xuất và sự
phân chia lao động. 

Hai là xác lập sự bình đẳng nam nữ về mặt pháp lý trong đời sống xã
hội cũng như trong gia đình. Khẳng định điều này, F. Engels viết: “…Đặc
tính của sự thống trị của ngưêi chồng đối với ngưêi vợ trong gia đình hiện
đại và sự tất yếu phải xác lập sự bình đẳng xã hội thật sự giữa hai bên,
còng như phư¬ng thức xác lập sự bình đẳng ấy, chỉ bộc lộ ra hoàn toàn rõ
ràng một khi cả vợ lẫn chồng đều hoàn toàn bình đẳng trưíc pháp
luật”. Trong thực tế, Marx là ngưêi đầu tiên kêu gọi việc chấm dứt sự phân
công lao động theo giới trong gia đình và thúc đẩy sử dụng khái niệm giải
phóng phụ nữ. 

Vấn đề trung tâm là sự kỳ thị đối với phụ nữ tại nơi làm việc. Phụ nữ
trên toàn thế giới, nói chung, ®ưîc trả thấp hơn đàn ông cho cùng một loại
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công việc. Điều này không chỉ có hại cho phụ nữ mà còn bất lợi đối với
ngưêi lao động nam giới bởi việc chấp nhận mức lư¬ng thấp cho bất kỳ
nhóm lao động nào có ảnh hưëng đến tiền lư¬ng và điều kiện nói chung.
Sự chấp nhận rằng phụ nữ và thanh thiếu niên sẽ nhận ®ưîc mức lư¬ng
thấp hơn so với phần còn lại của lực lưîng lao động là chia rẽ và phản tác
dụng. Tầm quan trọng đặc biệt là cuộc đấu tranh để giành chiến thắng cho
nguyên tắc “trả lư¬ng bình đẳng cho công việc bình đẳng” có thể bị giới
chủ l¶ng tránh, bởi vì thưêng khó hoặc không thể so sánh các loại công
việc khác nhau của nam giới và phụ nữ trong các ngành sản xuất khác
nhau.

Ba là giải phóng ngưêi phụ nữ khỏi gánh nặng công việc gia đình. Việc
phụ nữ tham gia hoạt động sản xuất xã hội ®ưîc F. Engels coi là “điều kiện
tiên quyết để giải phóng phụ nữ”. Phân công lao động trong xã hội và
trong gia đình theo hưíng giảm nhẹ gánh nặng công việc gia đình cho phô
nữ bằng việc xã hội hóa một phần công việc đó và lao động gia đình phải
trở thành bộ phận của lao động xã hội, hay nói theo F. Engels là “phải làm
cho gia đình cá thể không còn là một đơn vị kinh tế của xã hội nữa”, phải
làm cho “công việc nội trợ riêng trong gia đình trở thành một nền công
nghiệp xã hội”, có nghĩa là công nhận nội trợ là một việc làm có thu nhập. 

Phụ nữ bị phân biệt đối xử vì chức năng mang thai tự nhiên của họ.
Trong xã hội ngày nay, có con vốn lẽ là một việc vui mừng, thì có thể là
một khó khăn, đặc biệt là cho ngưêi mẹ. Thông thưêng mang thai và thời
gian nuôi con có thể làm tăng nguy cơ mất việc làm, nguy cơ đói nghèo
và sự phụ thuộc vào hệ thống hỗ trợ xã hội. Một mặt, phụ nữ ®ưîc mong
đợi thực hiện chức năng tái sản xuất xã hội, tạo ra nguồn lao động cho xã
hội. Mặt khác, nếu họ có con, họ có thể bị đẩy ra khỏi xã hội một cách
thiếu nhân văn khi chỗ làm của họ bị mất, thời gian chăm sóc con những
năm đầu tiên có thể làm kĩ năng và chuyên môn của họ thui chột và mất
tính cạnh tranh khi xin việc lại. Vì thế, rất nhiều phụ nữ các nưíc tư bản
đã chọn việc không sinh con. 

Để có thể làm việc ngoài xã hội, phụ nữ có con phải tìm cách có ngưêi
chăm sóc con cho họ. Một xã hội có hệ thống phúc lợi xã hội tốt phải mở
rộng dịch vụ giáo dục mầm non cho trẻ em, kể cả trẻ rất nhỏ, ngoài những
điều kiện như cha mẹ ®ưîc phép nghỉ sinh có hưëng lư¬ng một vài năm
sau khi sinh con. Thay vào đó, các bà mẹ làm việc ở tầng lớp lao động
buộc phải để con của họ ở những điểm “chăm sóc trẻ” không đạt chuẩn
với những ngưêi thiếu kinh nghiệm. Với những điều kiện đó, một khó
khăn kép đã xảy ra, đó là phụ nữ bị áp bức tại nơi làm việc và thêm “cú
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chuyển ca thứ hai” ở nhà.

Ngoài ra, khắc phục và xóa bỏ những tàn tích tồn tại với tư cách như
là các “điều kiện xã hội” quan trọng khác cản trở quá trình giải phóng phụ
nữ, như phong tục tập quán lạc hậu, định kiến giới, tâm lý gia trưëng, v.v.

3. ý nghĩa với Việt Nam hiện nay

Quan điểm và tư tưëng của Marx về giải phóng phụ nữ còn rất nhiều ý
nghĩa trong cuộc sống ngày nay, nhất là về việc nâng cao vị thế phụ nữ
trong các lĩnh vực đời sống xã hội, đảm bảo điều kiện làm việc và trả
lư¬ng, bảo vệ quyền của phụ nữ. Trong phần này, bài viết đi sâu phân tích
một số vận dụng tư tưëng của Marx trong quan điểm và chính sách của
Đảng và Nhà nưíc Việt Nam, đồng thời nêu lên một số thành tựu chính
về giải phóng phụ nữ trên lĩnh vực tham gia chính trị, một trong những lĩnh
vực thể hiện đầy đủ nhất vị thế và vai trò của phụ nữ.

3.1. Quan điểm về giải phóng phụ nữ và bình đẳng giới ở Việt Nam

Bình đẳng giới trong Hiến pháp

Tư tưëng giải phóng phụ nữ ở Việt Nam ®ưîc thể hiện rất rõ qua hệ
thống luật, chính sách từ khi bắt đầu độc lập 1946 đến nay. Hiến pháp
nưíc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946 quy định: “Tất cả quyền
bình đẳng trong nưíc là của toàn thể nhân dân Việt Nam không phân biệt
nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”; “Đàn bà ngang quyền
với đàn ông về mọi phư¬ng diện”. Hiến pháp năm 2013 đã quy định rõ
hơn “Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nưíc có chính sách
bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới… và nghiêm cấm phân biệt đối
xử về giới” (Khoản 1 và Khoản 3 Điều 26).

Bình đẳng giới theo tư tưëng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng và
Nhà nưíc 

Tư tưëng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ cơ bản kế thừa các quan
điểm của Chủ nghĩa Marx và có vận dụng với điều kiện Việt Nam với các
vấn đề chính: giải phóng phụ nữ về chính trị, về kinh tế, về văn hóa xã hội
và tâm lý. Hồ Chí Minh coi “nam nữ bình quyền” là một cuộc cách mạng
lớn và khó vì định kiến giới đã ăn sâu vào suy nghĩ, quan điểm của nhiều
thế hệ ngưêi dân: “Vì trọng trai, khinh gái là một thãi quen mấy nghìn năm
để lại. Vì nó ăn sâu trong đầu óc của mọi ngưêi, mọi gia đình, mọi tầng
lớp xã hội”(1). Để “thực hiện 100% bình quyền, bình đẳng nam nữ”, Hồ Chí
Minh nhấn mạnh ý chí tự lực phấn đấu của phụ nữ như một điều kiện cần:
“Phải nâng cao tinh thần làm chủ, cố gắng học tập và phấn đấu; Phải xoá
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bá tư tưëng bảo thủ, tự ti; Phải phát triển chí khí tự cưêng, tự lập”(2), và
vai trò hỗ trợ của các cấp uỷ Đảng và Chính quyền “phải có phư¬ng pháp
đào tạo và giúp đỡ để nâng cao hơn nữa địa vị của phụ nữ”(3) nhưmét điều
kiện đủ cho bình đẳng giới. 

ThÊm nhuần tư tưëng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nưíc
có chủ trư¬ng nhất quán thúc đẩy và thể chế hóa quyền bình đẳng của phụ
nữ. Ví dụ, Nghị quyết số 11/NQ-TW của Bộ Chính trị về “công tác phụ
nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nưíc” năm
2007 khẳng định việc “phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,
nâng cao địa vị phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội là một trong những nhiệm vụ và mục tiêu quan
trọng của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới”. Đây ®ưîc coi là một
trong những văn bản quan trọng nhất thể hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng
và Nhà nưíc với vấn đề giải phóng phụ nữ.

Những Bộ luật như Luật Bình đẳng giới (2006), Luật Phòng, chống bạo
lực gia đình (2007), Luật Hôn nhân và gia đình (2014) cho thấy những
khía cạnh đầy đủ hơn, cụ thể hóa hơn về bảo vệ phụ nữ và bình đẳng giới.
Bên cạnh đó, Việt Nam xây dựng và sửa đổi các luật khác như Luật Phòng,
chống mua bán ngưêi (2012), Bộ luật Lao động (2012), Luật Việc làm
(2013) có nhiều điều khoản trực tiếp quy định quyền lợi của lao động nữ. 

3.2. Thành tựu về giải phóng phụ nữ ở Việt Nam và một số vấn đề
đặt ra

Về trình độ giải phóng phụ nữ trên tư¬ng quan quốc tế

Việt Nam ®ưîc Liên hiệp quốc đánh giá là nưíc có nhiều tiến bộ trong
cải thiện bình đẳng giới, thể hiện qua các chỉ số khoảng cách giới và bất
bình đẳng giới. Chỉ số khoảng cách giới (Gender Gap Index) ®ưîc xây
dựng dựa vào các tiêu chí trong bốn lĩnh vực là kinh tế, chính trị, giáo dục
và sức khoẻ. Chỉ số khoảng cách giới ®ưîc thể hiện từ 0,00 (bất bình đẳng)
đến 1,00 (bình đẳng). Chỉ số càng gần 1 thì khoảng cách giới càng nhỏ.
Việt Nam nằm trong nhóm nưíc có bình đẳng giới cao. Điều đáng nói là
trong một số năm gần đây, Việt Nam đang bị tụt hạng về khoảng cách giới
trong bảng chung toàn cầu, chủ yếu là do tụt hạng mạnh trong lĩnh vực
giáo dục và chính trị, và bắt đầu tăng trở lại năm 2016. Trong bốn lĩnh vực,
khoảng cách giới trong kinh tế là nhỏ nhất và chỉ số khoảng cách giới về
kinh tế ở Việt Nam luôn đạt thứ hạng cao nhất (Bảng 1). Chỉ số khoảng
cách giới trong lĩnh vực tăng quyền trong chính trị là lớn nhất trong bốn
chỉ số ®ưîc đo lưêng, và so với thế giới, Việt Nam không thuộc nhóm
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nưíc có thứ hạng cao trong lĩnh vực này (mặc dù đa số quốc gia đều có
chỉ số này thấp), chứng tỏ bất bình đẳng giới trong trao quyền trong chính
trị giữa nam và nữ là khá lớn. Như vậy, phụ nữ đang đóng góp lớn vào lĩnh
vực kinh tế, có những bình đẳng nhất định trong y tế và giáo dục, nhưng
quyền trong hệ thống chính trị còn rất hạn chế (Trần Thị Minh Thi, 2017). 

Giải phóng phụ nữ trong chính trị

Các bằng chứng thực tế về tình hình phụ nữ tham gia các hoạt động của
đời sống xã hội cho thấy có những biểu hiện rõ nét về tình trạng bất bình
đẳng giới trong cấu trúc lãnh đạo, quản lý. Có thể nói, với sự tham gia của
phụ nữ quá thấp (chưa đạt ngưìng tối thiểu 15-30%), tiếng nói phụ nữ có
thể bị bỏ qua và làm tăng khả năng phụ nữ bị đẩy ra “bên lề” trong quá
trình ra quyết định liên quan đến cộng đồng. 

Nhiệm kỳ 2011-2015 và 2016-2021 ghi nhận một số đột phá về vị trí
chủ chốt mà phụ nữ Việt Nam ®ưîc giao trong hệ thống Đảng, nhưng vÉn
thấp hơn rất nhiều so với nam giới, chưa đạt ®ưîc các mục tiêu mà Nghị
quyết 11 và Chư¬ng trình quốc gia về bình đẳng giới đề ra. Phụ nữ chiếm
một phần ba đảng viên nhưng chưa tới 9% trong Ban chấp hành Trung
ư¬ng Đảng, 5% nắm vai trò bí thư tỉnh ủy và cũng chưa quá 10% phụ nữ
tham gia ban thưêng vụ cấp tỉnh, huyện, xã (Trần Thị Minh Thi, 2017). 

Bảng 1. Chỉ số khoảng cách giới của Việt Nam 2007-2018

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Báo cáo Khoảng cách giới toàn cầu 2013, 2017. The Global
Gender Gap Report 2017. Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
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Tỷ lệ đại diện của nữ giới trong Quốc hội khá cao so với chuẩn khu vực
nhưng không ổn định qua các nhiệm kỳ và chưa đạt ®ưîc mục tiêu đề ra.
Các tỉnh/thành phố ở khu vực Duyên hải miền Trung là thấp nhất và miền
nói phía Bắc là cao nhất, chứng tỏ nếu không có những chính sách ưu tiên
đủ mạnh và rõ ràng (nữ, dân tộc) thì lực kéo của văn hóa và vai trò giới
truyền thống sẽ lấn át những chính sách và biện pháp thiếu mạnh mẽ và
cụ thể. Xem xét cơ cấu nam nữ ở từng ủy ban Quốc hội cho thấy, tình
trạng mất cân bằng giới tính ít xảy ra ở các ủy ban thưêng trực Hội đồng
Dân tộc, ủy ban Các vấn đề xã hội, ủy ban Văn hóa, gia đình và thanh
thiếu niên nhi đồng. Tình trạng mất cân bằng giới tính phổ biến hơn ở các
ủy ban Quốc phòng và an ninh, ủy ban Tư pháp, ủy ban Tài chính ngân
sách, ủy ban Kinh tế, ủy ban Đối ngoại. 

Trong hệ thống quản lý nhà nưíc, phụ nữ có mặt ở các vị trí chủ chốt
nhưng chủ yếu ở vị trí cấp phó. Các vị trí quan trọng trong chính phủ hầu
hết là nam giới. ở cấp tỉnh cũng rất hiếm có phụ nữ trong số lãnh đạo cấp
sở ở tất cả các ngành, nếu có là ở ngành y tế, giáo dục, chính sách xã hội.
Càng lên cao trong hệ thống chính trị, tỷ lệ phụ nữ làm lãnh đạo quản lý
càng thấp. 

Trong khi hệ thống thể chế đang nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, nhiều
chính sách và văn bản pháp lý vÉn chưa phù hợp và chưa đủ nhạy cảm
giới. Ví dụ, Việt Nam sử dụng hệ thống chỉ tiêu để xây dựng sự tham gia
và đại diện chính trị đa đạng. Điểm tích cực của “quotas” về tỷ lệ phụ nữ
trong hệ thống chính trị là đảm bảo số lưîng phụ nữ trong các vị trí chính
trị và phụ nữ không bị tách rời khỏi đời sống chính trị. Để đảm bảo sự đa
dạng về tính đại diện, Việt Nam đang thực hiện cơ chế “cơ cấu” với các
tiêu chí về dân tộc thiểu số, ngưêi trẻ tuổi, các ứng cử viên ngoài Đảng,
ngưêi tự ứng cử và phụ nữ. Trên thực tế, các tiêu chí này thưêng ®ưîc áp
dụng cùng lúc và phụ nữ thưêng là ngưêi ®ưîc lựa chọn để đáp ứng 2 - 3
chỉ tiêu (ví dụ như dân tộc, trẻ và là phụ nữ). Nếu nữ không đáp ứng đồng
thời vài tiêu chuẩn thì khả năng ®ưîc bầu thấp do phụ thuộc khá nhiều vào
vị trí việc làm và cơ quan giới thiệu, vốn đa số là nam giới là lãnh đạo.

Các mục tiêu đề ra về sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị
ở Việt Nam không đạt ®ưîc rõ ràng không phải là do thiếu luật và chính
sách về bình đẳng giới. Vấn đề là ở việc thực thi luật hiện hành. Việc thực
hiện các văn bản chỉ đạo, nghị quyết, chỉ thị ở các cấp ủy mới chỉ dừng ở
mức phổ biến, tuyên truyền mà chưa có lộ trình cụ thể để thực hiện có tính
chiến lưîc các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới. Bên cạnh đó, việc triển
khai các luật, chính sách về bình đẳng giới còn hạn chế. 
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Sự phổ biến của mô hình nam quyền trong đời sống chính trị các cấp
vì nam giới giữ các vị trí chủ chốt, vị trí lãnh đạo quản lý và theo đó hình
thành các “luật chơi” và xác định các tiêu chuẩn đánh giá. Hệ thống chính
trị vì thế sẽ chịu ảnh hưëng của chuẩn mực và giá trị của nam giới, ví dụ
như các ý tưëng về “thắng - thua”, “đấu tranh khắc nghiệt” thay vì các ý
tưëng nữ tính hơn như cùng tôn trọng, hợp tác và đồng thuận. Vì thế, với
một số phụ nữ, chính trưêng là việc của nam giới và phụ nữ không tự tin
tham gia (Trần Thị Minh Thi, 2017).

4. Những vấn đề đặt ra về chính sách

Phát triển và hoàn thiện khung thế chế chính trị đảm bảo tốt hơn phụ
nữ là chủ thể của quyền chính trị chứ không phải là khách thể của quyền,
xoá bỏ định kiến xã hội đối với phụ nữ, phát huy vai trò của các tổ chức
và ngưêi đứng đầu trong hệ thống chính trị. 

Phát triển và hoàn thiện thể chế kinh tế sẽ góp phần tăng tính đại diện
của phụ nữ lãnh đạo quản lý. Sự cải cách và sáng tạo từ môi trưêng kinh
tế lành mạnh có thể mang đến những khuôn mẫu mới, tạo ra nhiều cơ hội
cho sáng kiến, chấp nhận những giá trị mới qua đó tăng sự chấp nhận xã
hội cho vị trí phụ nữ lãnh đạo, quản lý. Ngưîc lại, môi trưêng kinh tế kém
phát triển có thể hạn chế sự tham gia của phụ nữ khi cá nhân không ®ưîc
tự do phát triển và buộc phải thực hiện những hoạt động không công bằng
và minh bạch.

Bản thân những phát triển về cơ sở hạ tầng như ®ưêng sá, điện, inter-
net và hệ thống khoa học kỹ thuật công nghệ ảnh hưëng nhiều đến hệ
thống phân phối, năng suất lao động và phát triển xã hội. Sự phát triển về
cơ sở hạ tầng không chỉ đơn thuần mang lại hệ thống cung ứng dịch vụ mà
còn phổ biến kiến thức mới, những quy chuẩn văn hóa mới qua giao lưu,
hội nhập từ những nền văn hóa khác của các vùng miền khác, đất nưíc
khác trên thế giới, qua đó tác động đến hiểu biết và mong đợi về vai trò
giới hiện đại cũng như sự tham gia tích cực của phụ nữ trong xã hội. 

Các vấn đề phát triển xã hội quan trọng như bình đẳng giới, bền vững
môi trưêng, giáo dục, sức khỏe gia đình, an sinh xã hội, nguồn lực y tế có
liên quan đến sự phồn vinh về văn hóa và kinh tế của đất nưíc, đến lưît
nó, sẽ là cơ hội để phụ nữ có thể tham gia vào lĩnh vực chính trị và những
hoạt động ngoài gia đình. Nếu hệ thống an sinh xã hội gặp vấn đề về y tế,
sức khỏe, vệ sinh môi trưêng, mất an toàn thực phẩm, thiếu dịch vụ hỗ
trợ... gánh nặng chăm sóc gia đình sẽ bị đẩy cho phụ nữ và cũng ảnh
hưëng đến phát triển kinh tế - xã hội nói chung. 
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Hoàn thiện thể chế về văn hóa theo hưíng cởi mở và tự do cho các cá
nhân trong xã hội cũng đóng vai trò quan trọng. Các chỉ báo văn hóa như
niềm tin, tập quán xã hội, mong đợi xã hội về vai trò giới là những yếu tố
có thể tác động đến tiến bộ của phụ nữ. Bên cạnh đó, những lực kéo văn
hóa có thể ảnh hưëng đến sự tham gia của phụ nữ, như xu hưíng trách
nhiệm tập thể với các hoạt động của cá nhân, chế độ gia trưëng, định kiến
giới truyền thống (Trần Thị Minh Thi, 2017).n
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